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1. Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, cụ thể:

- Duy trì sĩ số:  + Kế hoạch giao 160 HS (7 lớp)



   + Thực hiện đến cuối năm học: 155 HS (7 lớp)



   + So với kế hoạch: giảm 5 em (5 em chuyển đi).

Duy trì sĩ số đạt 96,9%. 

Công tác PCGD được duy trì và đạt kết quả tốt.

Công tác tuyển sinh: Kế hoạch tuyển sinh 26 em, thực hiện tuyển sinh 26 em, đạt 100%.

Thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình, kế hoạch dạy học, dạy đủ môn học, đủ số giờ và số tuần theo quy định. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra định kỳ và xét lên lớp, xét công nhận tốt nghiệp THCS cho HS lớp 9.

Kết quả 2 mặt giáo dục (Tổng số 155 HS)
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	 Giảm 6HS = 3.8%
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	Đạt kế hoạch
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	Giảm 8HS = 5.2%
	Tăng 8HS= 5.2%
	Đạt kế hoạch
	


(HS dự kiểm tra xét lên lớp lần 2: 5/11 em đủ điều kiện lên lớp (6 em ở lại lớp 6,7,8)

Tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng từ khối 6 đến khối 8 đạt 91%. So với kế hoạch giảm 4.5%. 

Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS 32/33 em đạt 97%. So với kế hoạch giảm 1 học sinh, tăng tỉ lệ 3.1%.

Kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.



+ 26/32 em dự thi



+22/26 em đỗ vào hệ công lập đạt tỉ lệ 68.8%/ tổng số học sinh tốt nghiệp. So kế hoạch tăng 11.8% (Kế hoạch 57%). 


Trong đó điểm 25 trở lên có 15/32 HS tốt nghiệp đạt tỉ lệ 46.9%. So với kế hoạch tăng 1.9% (Kế hoạch 45% trở lên).


Tổng điểm bình quân 26.74 điểm, tăng 1.74 điểm so với kế hoạch. Xếp thứ 19/19 trường, không đạt kế hoạch đề ra (Kế hoạch 12/19)

Thực hiện tốt chủ đề năm học “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” ; thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động và tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

2. Công tác xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng, xây dựng môi trường giáo dục, cơ sở vật chất, XHHGD và các hoạt động khác:
* Công tác xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng, xây dựng môi trường giáo dục:

- Công tác hợp đồng giáo viên: thực hiện kế hoạch giao chỉ tiêu biên chế của nhà trường trong năm học, nhà trường tiếp tục thực hiện kí hợp đồng với 4 giáo viên 
- Nhà trường luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện để CBGV được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Sở, Phòng tổ chức.
- Nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức chuyên đề và chuyên đề nghiên cứu bài học theo hướng đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.
- Tổ chức tốt ngoại khóa các môn học: 2 tổ đã xây dựng chương trình ngoại khóa Em yêu các môn khoa học tự nhiên – xã hội đã gây hứng thú cho học sinh.

- CBGV tích cực tìm tòi các giải pháp phương pháp trong giảng dạy, hưởng ứng tham gia đầy đủ các cuộc thi, hội giảng cấp trường, cấp thị xã:


+ Tổ chức giáo viên tham gia Hội thi giáo viên giỏi cấp thị xã môn N.Văn, Sinh học,  Lịch sử, Giáo dục công dân. Kết quả 1đ/c đạt giáo viên giỏi – giải nhì cấp thị xã môn Lịch sử (Đ/c Vũ Thị Hồng Vân). So kế hoạch không đạt (kế hoạch 2đ/c); thi tổng phụ trách giỏi, kết quả đ/c Vũ Thị Thúy Sao đạt GV làm tổng phụ trách giỏi.


+ Hội giảng, hội thi cấp trường: tổ chức hội giảng có 8/10 giờ đạt giỏi = 80%. Tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường có 2/4 đ/c được xếp loại giáo viên giỏi cấp trường.



- Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: Nhà trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện việc bồi dưỡng ngay từ tuần thứ 2 của năm học. Việc bồi dưỡng được thực hiện từ 1 đến 2 buổi /tuần với tất cả các môn. Tổ chức cho học sinh tham gia thi, giao lưu học sinh giỏi. Kết quả: một số môn đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra: Lịch sử XT 7 (Kế hoạch 12/19); N.Văn XT 9 (Kế hoạch 12/19). Kết quả chung toàn trường xếp thứ 19, không đạt chỉ tiêu đề ra (KH: 12/19). Kết quả học sinh giỏi lớp 9 có 1 em đạt học sinh giỏi – giải khuyến khích môn Tiếng Anh. Tổ chức thi học sinh giỏi lớp 8 và giao lưu học sinh giỏi lớp 6,7 có 1 em được chọn vào ôn đội tuyển môn Lịch sử cấp thị xã. Không đạt kế hoạch đề ra. Kết quả thi các môn điền kinh THCS nhà trường có một em đạt giải ba ném bóng nam cấp thị xã và được chọn vào đội tuyển huấn luyện tham gia thi cấp tỉnh. Song kết quả chung nhà trường không đạt kế hoạch đã đề ra: toàn đoàn xếp thứ 17/19 (KH 12/19).
- Tổ chức tốt các hoạt động trong các ngày SHTT, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động đoàn đội.
- BGH nhà trường cùng các tổ chuyên môn đã thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ và chuyên đề giáo viên. Kết quả 100% GV được kiểm tra, trong đó: kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ 10 ®/c (Tốt: 3 ®/c đạt 30%; Khá: 7 ®/c đạt 70 %), kiểm tra chuyên đề 6 ®/c (Tốt: 1đ/c đạt 16,7%; Khá: 5 ®/c đạt 83,3%).
* Công tác xây dựng cơ sở vật chất, XHHGD
- Bằng nguồn huy động sự hỗ trợ của PHHS nhà trường đã nâng cấp sửa chữa cửa các phòng học, quét ve lại các lớp học….

- Giữ tốt mối quan hệ giữa nhà trường và Ban đại diện PHHS, hoạt động của Ban đại diện PHHS được duy trì tốt đảm bảo nguồn thông tin 2 chiều nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

* Các hoạt động khác: Trong năm học CBGV - NV nhà trường tiếp tục thực hiện có chất lượng các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung..thể hiện trong các hoạt động giảng dạy và nâng cao chất lượng của mỗi giáo viên. Các loại kế hoạch từ cá nhân, tổ chuyên môn, nhà trường và các tổ chức khác đều được bàn bạc, thảo luận và công khai để mọi giáo viên cùng thực hiện.

- Các chế độ chính sách của CBGV - NV đều được thực hiện đúng chế độ dưới sự kiểm tra của tài chính và kho bạc nhà nước.

- Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc theo TT 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 vÒ quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện 3 công khai (Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; Công khai thu chi tài chính).

3. Kết quả thi đua:

a. Tập thể:


- Công đoàn: Vững mạnh


- Đội thiếu niên: Vững mạnh


- Lớp xuất sắc: 1 lớp; Lớp tiên tiến: 3 lớp

b. Cá nhân:


- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 0đ/c (So kế hoạch không đạt giảm 3đ/c)


- Lao động tiên tiến: 11 đ/c (So kế hoạch tăng 1 đ/c)

- Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã: 01 đ/c (đ/c Vũ Thị Hồng Vân)
*Đánh giá chung: 

- Ưu điểm: 

+ Trường lớp được duy trì khá ổn định. 

+ Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra nội bộ, công tác thi đua với tinh thần công khai, dân chủ, đánh giá đúng thực chất đã thúc đẩy được phong trào thi đua trong cán bộ, giáo viên nhà trường.

+ Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đã được nhà trường quan tâm chỉ đạo và có những chuyển biến tích cực, cán bộ giáo viên đã tích cực vào cuộc. 
+ Công tác xã hội hóa giáo dục thực hiện bài bản từ quy trình làm đến phê duyệt của Phòng Giáo dục trước khi triển khai thực hiện, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và phụ huynh học sinh.

+ Kỉ cương nề nếp nhà trường có sự chuyển biến tích cực: cán bộ quản lý , giáo viên có nhiều giải pháp trong việc quản lý, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy và học; cảnh quan môi trường sư phạm cơ bản đảm bảo xanh - sạch - đẹp.

+ Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học bám sát vào chủ đề năm học, quán triệt sự chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục. Nhiều nội dung thực hiện có hiệu quả phù hợp với chủ trương, các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn của ngành.

+ Việc chỉ đạo các hoạt động dạy và học nghiêm túc. Học sinh được học đủ, đúng chương trình theo biên chế năm học. Tổ chức dạy học tự chọn, dạy thêm đã có tác dụng thiết thực với học sinh.

+ Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Tiếp tục đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh qua các khâu dạy học, ra đề, coi, chấm bài, đổi mới tổ chức chấm chéo tạo thành nề nếp, kỉ cương trong nhà trường.
+ Chất lượng tuyển sinh vào lớp 10 THPT đã có chuyển biến hơn: tăng tỉ lệ học sinh đỗ, điểm bình quân được nâng lên. Đặc biệt môn Tiếng Anh nhà trường có em Bùi Thu Uyên điểm tuyển sinh cao nhất hội đồng thi Phả Lại (9,9 điểm)
+ Cơ sở vật chất nhà trường tiếp tục được củng cố tăng cường. Việc sử dụng thiết bị dạy học duy trì nề nếp,  có hiệu quả thiết thực. 

- Hạn chế: 

+ ý thức tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm ở một số ít giáo viên chưa cao, chưa thật sự tâm huyết với công việc. Giáo viên địa phương ít, một số giáo viên chưa thực sự tâm huyết với hoạt động phong trào chung của nhà trường.

+ Công tác chỉ đạo của ban giám hiệu, tổ trưởng, trưởng các bộ phận đã bám sát kế hoạch nhà trường, nghị quyết hội nghị viên chức song trong quá trình chỉ đạo chưa có những đổi mới, sáng tạo, giải pháp phù hợp với đặc điểm nhà trường để nâng cao chất lượng và hiệu quả, vì vậy:
 . Kết quả của giáo viên qua các cuộc thi, hội giảng chưa cao (Tỉ lệ giáo viên đạt giờ dạy giỏi thấp). Việc đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT, làm và sử dụng TBDH của giáo viên chưa thường xuyên. Kết quả qua thanh kiểm tra còn rất thấp.

 . Chất lượng 2 mặt giáo dục, chất lượng các hội thi, giao lưu (thi HSG và giao lưu HSG, thi điền kinh cấp THCS, kết quả thi lớp 10 THPT...) còn thấp, một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch xây dựng. 
. Phong trào hoạt động Đoàn, Đội, công tác tư vấn tâm lý cho học sinh chưa phát huy hết tiềm năng; một số hoạt động chưa thực sự có chiều sâu, đôi khi còn hời hợt, mang tính hình thức.

Ngoài ra còn một số hạn chế  khác: 
+ Phần lớn bố mẹ các em đi làm ăn xa, thoái mặc trách nhiệm cho ông bà, cô dì, nên vấn đề quan tâm đến việc học của con em chưa thường xuyên, kịp thời, ý thức chấp hành các quy định chung của nhà trường chưa tốt: hội họp, thu nộp.

+ Cơ sở vật chất tuy đã có nhiều cải thiện, đáp ứng được yêu cầu phục vụ dạy và học song hiện tại nhà trường vẫn còn thiếu các phòng chức năng; thiết bị dạy học còn thiếu, không đồng bộ do sử dụng quá lâu, máy chiếu hư hỏng; sân chơi, bãi tập không đảm bảo…
Phần thứ hai
Kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015

A. Đặc điểm tình hình.

I. Thuận lợi.

1. Về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Năm học 2014 - 2015 trường THCS Nhân Huệ có tổng số 17 CBGV – NV (4 GV hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế). Tỉ lệ giáo viên/lớp là 1,88 GV/lớp. Đa số các đ/c CBGV-NV có tuổi đời và tuổi nghề còn rất trẻ.

Chi bộ nhà trường có 10 Đảng viên. Chi đoàn có 4 đoàn viên

Trình độ đào tạo: 100% GV đạt chuẩn. Trong đó trên chuẩn 14 đạt 82,4%

Nhìn chung các thầy cô giáo là những người mẫu mực, có tay nghề vững vàng, có lòng hăng say nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm, có tinh thần đoàn kết nhất trí cao.

2. Học sinh.

Tổng số 6 lớp với 147 học sinh. Trong đó nữ 73 em.

Đa số các em chăm ngoan, biết lắng nghe lời chỉ bảo của ông, bà, bố, mẹ, thầy cô, nhiều em có ý thức học tập tốt, bước đầu biết xây dựng kế hoạch học tập, xác định được mục đích, động cơ, thái độ học tập.

3. Về địa phương xã Nhân Huệ.

Đảng ủy - UBND xã Nhân Huệ trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn song các đồng chí lãnh đạo đã thường xuyên theo dõi, chỉ đạo hoạt động giáo dục của nhà trường gắn liền với hoạt động giáo dục của địa phương. Các cấp, các ban ngành đoàn thể trong xã đã có nhiều quan tâm đến các hoạt động của nhà trường. Cơ bản nhà trường có một cơ ngơi khá hoàn chỉnh, một môi trường giáo dục tốt phục vụ được yêu cầu tối thiểu cho việc dạy và học…...

4. Về Ban đại diện hội PHHS.

Nhà trường đã kiện toàn tổ chức Ban đại diện cha mẹ học sinh của các lớp cũng như của trường. Ban đại diện cha mẹ học sinh đã có sự quan tâm tới phong trào giáo dục của nhà trường và việc học tập của con em, đã có sự phối kết hợp với nhà trường trong việc bàn biện pháp giáo dục học sinh đặc biệt là học sinh yếu kém, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra Ban đại diện cha mẹ học sinh còn huy động sự ủng hộ về kinh phí để động viên thầy trò đạt thành tích cao trong năm học, trong các ngày lễ lớn và cùng với nhà trường hỗ trự thêm một phần kinh phí để tu sửa và nâng cấp cơ sở vật chất.

II. Khó khăn.

1. Giáo viên:

Đội ngũ CBGV đa số là trẻ, kinh nghiệm trong công tác quản lý và giảng dạy chưa nhiều. Số giáo viên trên môn ít đặc biệt là môn ít tiết, nên việc học hỏi kinh nghiệm, việc trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn còn gặp nhiều khó khăn. Phần lớn giáo viên nhà xa trường, đi lại khó khăn...
2. Học sinh.

Học sinh đại đa số là con em nông thôn, một bộ phận gia đình làm ngư nghiệp, xa trung tâm văn hóa của thị xã, việc tiếp thu, cập nhật thông tin về văn hóa xã hội còn nhiều hạn chế, hạt nhân phát triển ở môn học năng khiếu, học sinh giỏi còn gặp nhiều khó khăn…..
3. Phụ huynh học sinh.

Một bộ phận phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học của con em thể hiện trong việc: chuẩn bị các điều kiện học tập chưa đầy đủ, chưa tạo điều kiện về mặt thời gian cho con em tham gia học tập và việc chấp hành các quy định của nhà trường chưa được chú trọng; việc quản lý con em trong thời gian ở nhà và một số buổi học thêm còn hạn chế (các em đến một số nơi khác tham gia các trò chơi không lành mạnh, thiết thực)

4. Cơ sở vật chất.

Một số phòng học hệ thống quạt điện sử dụng qua nhiều năm nên chất lượng đã kém; bàn ghế học sinh nhiều bộ đã xuống cấp, chất lượng kém. Hiện nhà trường còn có phòng học sử dụng bàn ghế gỗ 4 chỗ ngồi, không đúng quy cách chuẩn quy định.
 Chất lượng thư viện đạt chuẩn còn nhiều hạn chế đặc biệt là đầu sách còn nghèo nàn, bàn ghế chưa đúng mẫu, đúng quy cách, phòng đọc cho giáo viên chưa có, phòng đọc học sinh, phòng kho chật hẹp...

Đó là những thuận lợi và khó khăn đối với tập thể CBGV - NV nhà trường. Trước mục tiêu, nhiệm vụ của giáo dục và nhiệm vụ năm học 2014 - 2015, thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hải Dương, của PGD&ĐT thị xã về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015. Trường THCS Nhân Huệ quyết tâm phấn đấu đưa nhà trường đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” với những phương hướng, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện, cụ thể như sau:

B. Nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu năm học 2014 – 2015. 

I. Nhiệm vụ trọng tâm

 Căn cứ vào hướng dẫn của BGD&ĐT, Sở GD&ĐT Hải Dương, Phòng GD thị xã Chí Linh về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục phổ thông năm học 2014 - 2015.

 Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và của địa phương xã Nhân Huệ. Trường THCS Nhân Huệ xác định năm học 2014 - 2015 là năm học “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Trường THCS Nhân Huệ tập trung chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành gắn với đổi mới giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường tạo chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng giáo dục.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, tăng quyền chủ động của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đI đôI với việc nâng cao năng lực quản lý của CBQL nhà trường. Chủ động, linh hoạt trong thực hiện chương trình; xây dung kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; xây dựng các chủ đề tích hợp nội dung dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và tháI độ phù hợp với điều kiện của nhà trường và khả năng của học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn kĩ năng sống, hiểu biết xã hội và thực hành pháp luật. 

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Tiếp tục nâng cao chất lượng mũi nhọn, giảm học sinh yếu so với năm học 2013 – 2014.

- Tiếp tục đổi mới hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập và đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh…
- Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý nhà trường về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Đội…, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

- Tiếp tục tăng cường các hoạt động giáo dục nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả phổ cập giáo dục, chất lượng tốt nghiệp THCS, phấn đấu tăng tỉ lệ học sinh đỗ vào THPT và tăng điểm bình quân so với năm học 2013-2014. Tổ chức cho 90% trở lên học sinh lớp 8 học nghề.

- Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế cơ quan và nghiêm túc thực hiện các nội dung trong tiêu chí thi đua của nhà trường, của PGD.

II. Các chỉ tiêu lớn năm học 2014 – 2015

1. Đơn vị:

- Chi bộ Đảng: Trong sạch vững mạnh

- Cơ quan; Văn hóa

- Trường: Tập thể Lao động tiên tiến

- Công đoàn: Vững mạnh

- Đoàn thanh niên: Vững mạnh

- Đội thiếu niên: Vững mạnh


- Phong trào xây dựng trường học thân thiện: Thực hiện đủ 5 tiêu chuẩn.

- Tập thể lớp: 1/6 lớp TTXS; 2/6 lớp TT

2. Cá nhân:

* CBQL - GV - NV:

- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 3 đ/c (BGH: 1; TN: 1; XH: 1)

- Lao động tiên tiến: 8 đ/c

- Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 7đ/c

- Giáo viên dạy giỏi cấp thị xã: 03 đ/c

           - Đoàn viên công đoàn tích cực: 100%

- Đoàn viên thanh niên tích cực: 100%

* Học sinh:

- Học sinh giỏi cấp thị xã: 02 HS

- Học sinh xếp loại học sinh giỏi: 10
- Học sinh xếp loại học sinh tiên tiến: 62
3. Chất lượng toàn diện:

* Duy trì sĩ số: - Tuyển sinh lớp 6: 100%



    - Học sinh bỏ học: không quá 0,6%

* Lên lớp - Tốt nghiệp:

- Lên lớp: 95% trở lên (cả 2 đợt)
- Tốt nghiệp THCS: 97% trở lên (Dự kiến 1 HS trượt tốt nghiệp) 

* Chất lượng thi vào lớp 10 THPT

- Điểm trung bình đạt từ 28 điểm trở lên

- Tỉ lệ học sinh đạt từ 25 điểm/học sinh tốt nghiệp đạt 60% trở lên

- Phấn đấu đứng thứ 14/19 trường trong toàn thị xã và đứng tốp dưới 200 của tỉnh

*Hai mặt giáo dục: (Tổng số 147 HS)

	Hai mặt GD
	Sĩ số
	Tốt (Giỏi)
	Khá
	T.B×nh
	Yếu

	Hạnh kiểm
	147
	120
	81,7
	24
	16,3
	3
	2
	
	

	Học lực
	147
	10
	6,8
	62
	42,2
	70
	47,6
	   5
	3,4


* Học sinh giỏi:

- Học sinh giỏi văn hóa: XT 12/19

- Học sinh giỏi điền kinh: XT 12/19

- Giao lưu học sinh giỏi: 13/19

* Sáng kiến - Đồ dùng dạy học:

- SK: Giáo viên đăng kí danh hiệu thi đua Chiến sĩ thi đua cơ sở viết sáng kiến và đạt kết quả cao cấp thị xã, được hội đồng chấm sáng kiến cấp thị chấm đạt khá trở lên.

- Làm đồ dùng dạy học: 100% giáo viên làm đồ dùng dạy học có chất lượng.

*. Công tác thanh kiểm tra.

-  Kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ 7 đ/c; kiểm tra chuyên đề tất cả các hoạt động của các tổ chức, bộ phận trong trường.

C. Nhiệm vụ cụ thể và các giải pháp


I. Thực hiện kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục
1. Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục

1.1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục (37 tuần) theo định hướng phát triển năng lực học sinh

1.2. Trên cơ sở Hướng dẫn thực hiện chương trình các môn học của Sở GD&ĐT yêu cầu các nhóm chuyên môn Ngữ Văn; Toán; Sinh học và giáo viên: Căn cứ vào số tiết của môn học (bao gồm cả số tiết tăng thêm) xây dựng kế hoạch dạy học từng môn theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề, số tiết cho chủ đề dạy học trong mỗi môn học  và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. 

2. Dạy học tự chọn

Dạy học theo chủ đề tự chọn bám sát môn Ngữ Văn, Toán để ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kĩ năng, không bổ sung kiến thức nâng cao mới. Thời lượng dạy học tự chọn là 2 tiết/ tuần/lớp.
Các giáo viên dạy tự chọn cần xây dựng chương trình  dạy học chủ đề tự chọn bám sát theo từng chủ đề và tùy từng chủ đề ấn định số tiết cho phù hợp. Khi xây dựng các chủ đề học tự chọn cần hướng tới phát triên năng lực cho học sinh. Chương trình dạy tự chọn cần được thống nhất trong nhóm chuyên môn.

Trên cơ sở các chương trình tự chọn N.Văn, Toán các giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học tự chọn cho các môn. Các loại chủ đề tự chọn của môn học nào thì kiểm tra 01 bài 15 phút/học kỳ lấy điểm và tham gia tính điểm trung bình môn học đó. 

3. Dạy thêm, học thêm
Đẩy mạnh công tác dạy thêm nhà trường

Nâng cao chất lượng mũi nhọn, giảm mạnh tỉ lệ học sinh yếu kém.

Khảo sát đầu năm kết hợp với đánh giá chất lượng năm học trước để phân loại học sinh tổ chức bồi dưỡng phụ đạo sát với đối tượng.

Thực hiện nghiêm túc quy định về dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT, Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 và Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày của UBND tỉnh, Công văn số 1237/SGDĐT-GDTrH ngày 13/9/2013. 

4. Giáo dục ngoài giờ lên lớp, Giáo dục hướng nghiệp, Giáo dục nghề phổ thông, Giáo dục đạo đức HS  

BGH lập kế hoạch cụ thể chi tiết triển khai tới GVCN và giáo viên làm tổng phụ trách. GVCN phải thực hiện đúng quy định, không được lấy tiết HĐNGLL để phục vụ cho tiết dạy chuyên môn. 

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: thực hiện đủ chủ đề quy định cho mỗi tháng, với thời lượng 2 tiết/tháng/lớp và tích hợp nội dung giáo dục ngoài giờ lên lớp vào môn Giáo dục công dân các khối lớp với các chủ đề về đạo đức và pháp luật. Đưa nội dung giáo dục về Công ước Quyền trẻ em của Liên hợp quốc vào hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp vào lớp 9 và các hoạt động hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ GDĐT phát động. 

Các GV được phân công cần xây dựng kế hoạch cụ thể, tuyệt đối không dạy sai chủ điểm trong từng tháng. 

Tổng phụ trách chịu trách nhiệm tổ chức một số nội dung trong các buổi chào cờ. Hình thức sinh hoạt trong giờ chào cờ và sinh hoạt cuối tuần có thể linh hoạt, đa dạng song cần chú ý: Giờ chào cờ phải thực hiện nghi thức chào cờ, giáo viên và học sinh hát quốc ca theo nhạc, nhận xét đánh giá, tổ chức triển khai các hoạt động theo hướng tăng cường tính tự quản của học sinh; Tiết sinh hoạt cuối tuần phải đánh giá nhận xét trong tuần, triển khai kế hoạch tuần tới, tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể, tuần cuối của tháng dành thời gian thích hợp cho sinh hoạt Đoàn, Đội. 
Hoạt động giáo dục hướng nghiệp: Giao cho GVCN xây dựng kế hoạch thực hiện, thời lượng giáo dục hướng nghiệp được bố trí 9 tiết/năm học. Nội dung theo chương trình dạy hướng nghiệp nghề phổ thông tuy nhiên giáo viên cần thực hiện cho sát với tình hình thực tế ở địa phương. Cần hướng dẫn học sinh lựa chọn con đường học lên sau THCS( THPT, GDTX, TCCN, học nghề…) hoặc đi vào cuộc sống lao động. Dạy tập trung vào các tháng 1; tháng 2; tháng 3 năm 2015, mỗi tháng dạy 3 tiết.

Về hoạt động giáo dục nghề phổ thông: Giao cho đ/c Phó HT xây dựng kế hoạch, tổ chức cho học sinh lớp 8 học nghề phổ thông Phối hợp với TT-HN-DN Chí Linh tập trung dạy nghề điện dân dụng cho học sinh vào tháng 6.

Tăng cường đổi mới phương thức giáo dục đạo đức cho học sinh. Chú trọng chỉ đạo, tăng cường vai trò của cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ Đoàn, Đội trong việc giáo dục đạo đức, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục giá trị và kỹ năng sống, tư vấn tâm lý… cho học sinh; thiết lập và duy trì có hiệu quả mối quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm với giáo viên bộ môn, các đoàn thể xã hội và gia đình học sinh,... nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phòng chống bạo lực học đường. Giáo viên chủ nhiệm cần giám sát, quan tâm tư vấn tâm lý cho học sinh. Năm học này nhà trường phân công 1 giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý cho học sinh. Giáo viên tư vấn có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và thực hiện tư vấn cho cha mẹ học sinh và học sinh để giúp các em vượt qua những khó khăn gặp phải trong học tập và sinh hoạt. 

Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục pháp luật, tuyên truyền giáo dục về chủ quyền biển đảo; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; Giáo dục về tài nguyên môi trường biển, hải đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu, an toàn giao thông …

II. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

1. Đổi mới phương pháp dạy học

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá theo đối tượng và phát triển năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông.

Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học. 

Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục, giáo viên cần chú ý quản lý tốt học sinh.

Đẩy mạnh vận dụng các phương pháp thực hành trong các môn học (đặc biệt là các môn KHTN), đảm bảo cân đối giữa truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh; liên hệ thực tế. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học. 

Thời khóa biểu phải bố trí hợp lý để khai thác tối đa phòng học bộ môn, thiết bị dạy học. Không xếp thời khóa biểu môn Vật lý, Công nghệ và Hóa học, Sinh học cùng 1 tiết trong một ngày. Thời khóa biểu các môn phải trải đều trong tuần không học tập trung đầu tuần, hay cuối tuần, không tập trung nhiều môn học khó trong một buổi học. 

Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo hướng "nghiên cứu bài học", theo "chuyên đề". Đối với chuyên đề nghiên cứu bài học năm học 2014 – 2015 tổ chuyên môn thực hiện 2 đợt/tổ chuyên môn vào tháng 9, tháng 1 (Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể và giao cho các nhóm chuyên môn nghiên cứu để thực hiện). Mỗi chuyên đề "nghiên cứu bài học" các tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng một bảng mô tả, câu hỏi bài tập của một chủ đề cụ thể theo hướng phát triển năng lực học sinh áp dụng vào giảng dạy của môn học hoặc Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn. Đối với sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề tổ chuyên môn thực hiện 02 chuyên đề/tổ chuyên môn vào các tháng 10, tháng 2 (Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể và giao cho các nhóm nghiên cứu để thực hiện). Chuyên đề cần tập trung tháo gỡ những vướng mắc về phương pháp dạy học, nhất là dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh hoặc về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi hoặc công tác dạy, ôn thi THPT và phải được triển khai áp dụng ngay sau khi thực hiện. 

Thực hiện ngoại khóa 01 lần/ tổ chuyên môn/ năm. Hai tổ chuyên môn cần trao đổi bàn bạc, xây dựng kế hoạch cụ thể trên tinh thần mỗi tổ một ngoại khóa/1 học kì và nội dung, chủ đề phong phú kích thích học sinh tham gia, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh nhưng không được trùng lặp ở 2 tổ chuyên môn. 

Tổ chức tốt và động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật và cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh. Mỗi tổ chuyên môn hướng dẫn 1 nội dung và có một sản phẩm tham gia cấp thị xã.

Chú trọng tuyên truyền phổ biến cho cán bộ, giáo viên và học sinh về hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; dạy học theo chủ đề tích hợp cho giáo viên. Mỗi tổ chuyên môn hướng dẫn 1 nội dung và có một sản phẩm tham gia cấp thị xã.

2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học 

Trên cơ sở chương trình và kế hoạch dạy học của Sở GD các giáo viên có thể đổi mới hình thức tổ chức dạy học như dạy theo từng chủ đề, dạy học theo các hoạt động như hoạt động trải nghiệm, hoạt động hình thành kiến thức, hoạt động vận dụng, hoạt động thực hành, hoạt động bổ sung ... Tuy nhiên giáo viên cần xây dựng kế hoạch đảm bảo 37 tuần và được phê duyệt
Giáo viên giảng dạy cần đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: Thiết kế bài dạy Elearning; sử dụng bài giảng ở phần mềm SPIT; Sử dụng bản đồ tư duy...  Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, các giáo viên cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.
Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học.
3. Đổi mới kiểm tra và đánh giá

Công tác kiểm tra nội bộ trường học: Nhà trường thành lập ban kiểm tra nội bộ trường học kiểm tra các họat động chuyên môn của giáo viên và các hoạt động của nhà trường. Kế hoạch cụ thể: kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ 7 đ/c, kiểm tra chuyên đề các hoạt động của nhà trường.  

Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh, đánh giá theo chủ đề. Chú trọng đánh giá quá trình: đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm; bài thuyết trình; kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. 

Đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tăng cường ra các câu hỏi mở; gắn với thời sự quê hương, đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. 

Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận đặc biệt ma trận kiểm tra theo hướng phát triển năng lực học sinh; phần kiểm tra trắc nghiệm các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có các câu hỏi 1 lựa chọn đúng như trước đây; phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết môn ngoại ngữ. Tiếp tục nâng cao chất lượng cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đối với môn ngoại ngữ;

Tăng cường ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực. Các bài kiểm tra 1 tiết trở lên giáo viên ra 2 đề theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Các đề ra đảm bảo quy định của môn học được chuyển về bộ phận chuyên môn để upload lên website bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường.
 Các bài kiểm tra từ 1 tiết trở lên của ba môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh nhà trường kiểm tra đánh giá ngoài tuy nhiên giáo viên vẫn phải ra 2 đề để bổ sung vào quỹ đề. Các môn kiểm tra từ 1 tiết trở lên sẽ tiến hành kiểm tra chung cho toàn khối đối với lớp 8,9. Yêu cầu giáo viên coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học. Chấm bài kiểm tra từ 1 tiết trở lên phải nhận xét, sửa sai và động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình. Bài kiểm tra viết 15 phút được trả sau khi kiểm tra 01 tuần, bài 01 tiết trở lên trả sau 02 tuần (môn Ngữ văn cần điều chỉnh PPCT để đảm bảo trả bài sau khi KT 2 tuần). Vào điểm sổ điểm điện tử ngay sau khi trả bài cho học sinh.

Thi học sinh giỏi thị xã: 

+ Khối 8: thi 05 môn (Toán, Hóa (2 HS), Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh(2 HS)). Số học sinh dự thi 7 học sinh /5 môn.

+ Khối 6,7: thi 03 môn (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh). Số học sinh dự thi 3 học sinh.

Thi thử tuyển sinh lớp 10 THPT 04 lần/năm học (tháng 2,3,4,5/2015). Phòng tổ chức thi 02 lần theo đề chung (tháng 3,5/2015); nhà trường tổ chức 02 lần. (tháng 2,4/2015)

III. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý
1. Tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý


Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường. Mỗi thầy cô giáo phải thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công và nghĩa vụ công dân.

Triển khai thực hiện tại nhà trường trong dạy học các bộ môn ngay từ đầu năm học về: Dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Tổ chức nghiên cứu bài học ở 2 nhóm chuyên môn Toán; Ngữ Văn vào tháng 9 để tháo gỡ khó khăn trong thực hiện Dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. 

Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên về năng lực nghiên cứu khoa học và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Đội, giáo viên tư vấn trường học .

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lý qua mạng Internet.

2. Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên

Đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn: tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm; thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá gắn với đặc trưng từng môn học và theo hướng phát triển năng lực học sinh; thông qua trao đổi rút kinh nghiệm giờ dạy, thảo luận những kiến thức liên môn, dạy học theo chủ đề,...nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; tiếp tục đúc rút kinh nghiệm, tăng cường vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong quản lý, tư vấn tâm lý, giáo dục toàn diện, phòng chống bạo lực học đường; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội giảng, hội thi. Nhà trường tổ chức 1 đợt hội thi (tháng 11) giáo viên giỏi cấp trường các môn: Toán; Vật lý; Sinh; Công Nghệ; Mỹ thuật; Thể dục; Ngữ Văn; Địa; GDCD; Tiếng Anh, 1 đợt hội giảng (tháng 3) cho tất cả các giáo viên trong nhà trường để các giáo viên có dịp cọ sát, phát triển năng lực chuyên môn

Căn cứ vào kết quả thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và kết quả hội giảng của nhà trường tuyển chọn các giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã các môn: Toán, Mĩ thuật, Tiếng Anh (tháng 4/2015). 

Các đợt hội giảng, hội thi GVG cấp trường không kéo dài quá 10 ngày Phó hiệu trưởng sắp xếp thời khóa biểu hội giảng, hội thi vào các buổi chiều, không trùng tiết để các giáo viên cùng đi dự giờ; động viên, khen thưởng giáo viên đạt thành tích cao trong hội giảng, hội thi cấp trường theo quy chế thi đua khen thưởng. Đối với những môn có dưới 2 giáo viên, Ban giám hiệu liên hệ giám khảo trường ngoài (môn Công nghệ, Mĩ thuật, Thể dục….).

 Đẩy mạnh tổ chức triển khai, động viên và đôn đốc giáo viên tham gia viết và áp dụng sáng kiến; tham gia cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học.

3. Tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên. 

Bố trí sắp xếp đội ngũ, phân công giảng dạy và các công tác kiêm nhiệm dựa vào chuyên môn đào tạo và năng lực công tác của từng cán bộ, giáo viên. Các giáo viên cần phát huy tối đa năng lực, sở trường, tính năng động, sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn thường xuyên kiểm tra đôn đốc, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém của đội ngũ giáo viên theo yêu cầu dạy học các môn. 
IV. Phát triển mạng lưới trường, lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia; phát triển trường chất lượng cao

1. Phát triển mạng lưới trường, lớp


Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục nhà trường đến 2020 để nắm bắt quy mô trường, lớp, đội ngũ cán bộ giáo viên

Quản lý chặt chẽ sĩ số học sinh (chuyển đi, chuyển đến, bỏ học,…) Xác định nguyên nhân học sinh bỏ học, có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia duy trì sĩ số học sinh.
2. Khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, thư viện

2.1. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục quét lại vôi, ve trong và ngoài phòng học, phòng chức năng. Xây dựng, cải tạo khu nước rửa chân, tay, vệ sinh cho học sinh nhằm xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường, tổ chức các hoạt động giáo dục. 

2.2. Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học xây dựng kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban. Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu cho nhà trường. 

Giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học hiện có của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng. Khi soạn giáo án giáo viên phải rà soát lại các thiết bị dạy học hiện có của nhà trường và những thiết bị nhà trường đã bổ sung. Vào đầu thứ 2 đầu tuần giáo viên nộp phiếu mượn đồ dùng cho cán bộ phụ trách TBDH để lên kế hoạch cho mượn, sử dụng và trả TBDH trong nhà trường.
Phát động làm thiết bị dạy học của mỗi giáo viên: Nhà trường phát động và tổ chức cuộc thi “Sáng tạo TBDH trong giảng dạy” cho các giáo viên. Ban chuyên môn, cán bộ phụ trách TBDH cần xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai cho toàn thể giáo viên trước tháng 11. Điểm thi của mỗi giáo viên lấy điểm vào mục tự làm thiết bị dạy học trong tiêu chí thi đua của nhà trường.

2.3. Cán bộ thư viện rà soát, đối chiếu trang thiết bị phòng thư viện, sách, tài liệu theo tiêu chuẩn của thư viện tiên tiến. Xây dựng kế hoạch bổ sung, phát động phong trào “tủ sách thư viện” cho học sinh. Nhà trường xem xét nguồn ngân sách có phương án từng bước bổ sung thư viện theo hướng “thư viện tiên tiến” đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay.

3. Tiếp tục đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Tiếp tục rà soát đối chiếu điều kiện theo tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia tích cực, chủ động tham mưu UBND xã, phường tiếp tục đầu tư nguồn lực, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2015-2020 gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

V. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục THCS

1. Duy trì ổn định và tiếp tục phát triển kết quả PCGD THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 

2. Nhà trường xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Ban chỉ đạo PCGD, XMC xã tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCGD-XMC cho đội ngũ cán bộ giáo viên  của 3 nhà trường trong địa bàn xã. Kết hợp cùng Ban chỉ đạo PCGD xã tổ chức, phân công điều tra đối tượng PCGD ở các hộ dân trong toàn xã, tiến hành nhập dữ liệu vào hệ thống phần mềm, tự kiểm tra và viết báo cáo công tác PCGD, xóa mù chữ của xã. Thực hiện tốt việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD. Tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh, hạn chế học sinh bỏ học, phấn đấu xã đạt chất lượng công tác PCGD THCS mức độ 2.

VI. Đổi mới công tác quản lý giáo dục

1. Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý của Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn: Tăng cường ý thức tự giác, nhiệt tình với công viện được giao của các cán bộ, giáo viên trong nhà trường.

2. Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá, thi; bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng. 

Ban giám hiệu, tổ chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên để phát hiện, uốn nắn, xử lý những sai sót, vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên. Thực hiện nhiều hình thức kiểm tra như: kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất. Theo dõi, đôn đốc, nắm bắt tình hình, hướng dẫn thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn, chất lượng các hoạt động và phong trào của các bộ phận.

Coi trọng công tác xây dựng kế hoạch, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức thực hiện kế hoạch. Các loại kế hoạch giảng dạy, ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ, thăm lớp của cá nhân (thực hiện theo công văn số 1024/SGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2014 của Sở GDĐT), tổ nhóm chuyên môn các đoàn thể, hội,... phải cụ thể, sát thực tế, có tính khả thi tránh hình thức, chung chung phải được đưa ra tổ, nhóm chuyên môn bàn bạc góp ý. 
3. Chú trọng quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011; Quản lý các khoản tài trợ theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.  

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lý, hỗ trợ hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khóa biểu, quản lý thư viện trường học: phần mềm quản lý điểm, phần mềm hỗ trợ giảng dạy CPIT, …

Nâng cao hiệu quả Website của trường. Củng cố hệ thống kết nối mạng Internet, phục vụ nhu cầu giảng dạy của giáo viên và công tác quản lý điểm, cập nhật Công văn qua Website của Sở, Phòng.

Các loại kế hoạch, phân phối chương trình, phân công chuyên môn, thời khóa biểu, báo cáo, đề kiểm tra định kì, … cần được upload lên Website của nhà trường kịp thời, chính xác.

5. Tiếp tục thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện 3 công khai để người học và xã hội giám sát, đánh giá.

+ Công khai cam kết và kết quả chất lượng đào tạo, 
+ Công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, 
+ Công khai thu, chi tài chính. 
VII. Công tác thi đua, khen thưởng, kiểm định chất lượng giáo dục, chấp hành quy định về chế độ thông tin báo cáo
1. Công tác thi đua
Các trường có kế hoạch phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác một cách thực chất. Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; các cấp quản lý phải coi trọng công tác thanh, kiểm tra, kiểm định của cấp trên và công tác tự kiểm tra, kiểm định của của trường học và các cơ sở giáo dục khác đối với kết quả các chỉ tiêu chất lượng. Có nhiều biện pháp thúc đẩy thi đua, khen thưởng, động viên kịp thời, thu hút được nhiều nguồn lực hỗ trợ cho công tác thi đua khen thưởng. Xây dựng các tiêu chí thi đua hợp lý, thiết thực, công bằng, khách quan, minh bạch.

Cần tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, tránh hình thức. Tích cực tham gia các hoạt động do Bộ GD&ĐT, Sở, Phòng tổ chức hoặc phối hợp tổ chức. Chú trọng đánh giá kết quả của từng hoạt động nhằm rút ra bài học kinh nghiệm để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ năm học. Coi trọng đánh giá thông qua đối chiếu, so sánh quá trình, sự tiến bộ.
2. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Tiếp tục triển khai công tác kiểm định chất lượng theo Thông tư 42/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012. 
3. Chế độ thông tin, báo cáo

Chấp hành nghiêm túc quy định về chế độ thông tin, báo cáo. Báo cáo phải đầy đủ, đúng thời gian, đúng biểu mẫu, đủ số liệu, chính xác.

VIII. Phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện 
1. Phân công nhiệm vụ
*. Ban giám hiệu:

- Hiệu trưởng: Phạm Thị Tuyết Thanh - Phụ trách chung mọi hoạt động của nhà trường, sinh hoạt với tổ KHXH.

- Phó HT: Nguyễn Văn Thoả - Phụ trách công tác chuyên môn, Phổ cập GD, Kiểm định chất lượng; Lao động vệ sinh, sinh hoạt với tổ KHTN.

*. Tổ chuyên môn:

- Tổ KHTN: Lương Thị Vân - Tổ trưởng

                     Trần Thị Hạnh - Tổ phó

- Tổ KHXH: Dương Thị Nga - Tổ trưởng

                      Nguyễn Thị Mai Hương - Tổ phó

*. Tổ chức đoàn thể:

- Bí thư chi bộ: Phạm Thị Tuyết Thanh
- Chủ tịch hội đồng trường: Nguyễn Văn Thỏa
- Chủ tịch công đoàn: Nguyễn Thị Nội

- Bí thư chi đoàn: Phạm Thị Huyền

- Tổng phụ trách đội: Vũ Thị Thúy Sao
2. Tổ chức thực hiện:

- BGH và các đồng chí được phân công nhiệm vụ ở trên chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch đúng nội dung, đúng chủ đề, phù hợp với thời gian tổ chức thực hiện các công việc.

- Các đồng chí tổ trưởng, phụ trách các bộ phận tham mưu với HT các biện pháp, giải pháp để thực hiện thành công và nâng cao hiệu quả các công việc.

- Đối với giáo viên: Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao; có ý thức tự giác nâng cao tinh thần trách nhiệm trong các công việc; đề xuất những giải pháp, phối hợp tích cực với BGH nhà trường và các bộ phận liên quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ công việc được giao.
Trên đây là toàn bộ kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 của trường THCS Nhân Huệ. BGH nhà trường cùng các tổ chức đoàn thể trong trường có trách nhiệm chỉ đạo và đôn đốc mọi viên chức trong cơ quan thực hiện và hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm học 2014 - 2015.

                                                             
             Nhân Huệ, ngày 23 tháng 9 năm 2014 




    Hiệu trưởng

